Trường tiểu học Thượng Quận


Tuần 2:                                                          Ngày soạn: 04 / 9 / 2017.
                                                                                     Ngày dạy: Thứ hai ngày 11 / 9 / 2017.
              Buổi sáng:

                                         Tiết 2 + 3:                   Tập đọc  
                                                           Phần thưởng
I. Mục đích yêu cầu:

- HS đọc đúng, rõ ràng toàn bài; Biết nghỉ hơi hợp lí sau các dấu chấm, dấu phẩy và giữa các cụm từ.
- Hiểu ND: Câu chuyện đề cao lòng tốt và khuyến khích HS làm việc tốt.
- Các KNS được GD trong bài: KN Xác định giá trị ( có khả năng hiểu rõ những giá trị của bản thân, biết tôn trọng và thừa nhận người khác có những giá trị khác ); Biết thể hiện sự cảm thông.
- GDHS biết quan tâm, giúp đỡ mọi người. 
II. chuẩn bị:    
- Tranh minh hoạ bài đọc ( SGK ). Bảng phụ viết câu văn cần HD luyện đọc.
- Các PP/ KT dạy học: PP trải nghiệm, thảo luận nhóm, chia sẻ thông tin, trình bày ý kiến cá nhân, phản hồi tích cực.

III. các hoạt động dạy học:      
1. Kiểm tra bài cũ:   
- HS đọc TL 1 - 2 khổ thơ tự chọn trong bài: Ngày hôm qua đâu rồi ?
2. Bài mới:
a. Giới thiệu bài:

b. Các hoạt động:          
Tiết 1:
* HĐ 1: Luyện đọc đoạn 1, 2.
- GV đọc mẫu toàn bài.

- HS tiếp nối nhau đọc từng câu trong mỗi đoạn, GV uốn nắn + HDHS đọc đúng: nửa, làm, năm, lặng yên; buổi sáng, sáng kiến; trong, trực nhật; ra chơi; lặng lẽ, ...
- HS tiếp nối nhau đọc các đoạn 1, 2. 
- GV dùng bảng phụ chép sẵn câu văn dài, HDHS ngắt nghỉ hơi đúng chỗ và thể hiện tình cảm qua giọng đọc: Một buổi sáng, / vào giờ ra chơi, / các bạn trong lớp túm tụm bàn bạc điều gì / có vẻ bí mật lắm.//
 Kết hợp HDHS hiểu nghĩa một số từ : bí mật, sáng kiến, ... .
- HS luyện đọc từng đoạn trong nhóm.

- GV tổ chức cho HS thi đọc giữa các nhóm, cả lớp và GV nhận xét, đánh giá.
* HĐ 2: HD tìm hiểu đoạn 1, 2.
- HS đọc thầm đoạn 1, GV nêu các CH yêu cầu HS trả lời:
+ Câu chuyện này nói về ai ? (  Nói về một bạn HS tên là Na ).
+ Bạn ấy có đức tính gì ? ( tốt bụng, hay giúp đỡ bạn bè ).
+ GV nêu tiếp Câu hỏi 1 ( SGK ): Hãy kể những việc làm tốt của Na. 
GV giúp HS rút ra nhận xét khái quát: Na sẵn sàng giúp đỡ bạn, sẵn sàng san sẻ những gì mình có cho bạn.
- HS đọc thầm đoạn 2, GV nêu tiếp Câu 2 ( SGK ): Theo em, điều bí mật được các bạn của Na bàn bạc là gì ? ( Các bạn đề nghị cô giáo thưởng cho Na vì lòng tốt của Na đối với mọi người ).
Tiết 2

* HĐ 3: Luyện đọc đoạn 3:
- HS tiếp nối nhau đọc từng câu, GV uốn nắn + HDHS đọc đúng: bước lên, trao, tấm lòng, lặng lẽ ...

- HS tiếp nối nhau đọc cả đoạn trước lớp. 

- GV HDHS ngắt nghỉ hơi đúng chỗ một số câu:
+ Đây là phần thưởng/ cả lớp đề nghi tặng bạn Na.//
+ Đỏ bừng mặt,/ cô bé đứng dậy/ bước lên bục.//
 Kết hợp HDHS hiểu nghĩa từ : lặng lẽ.
- HS luyện đọc cả đoạn trong nhóm  ( HS đọc lưu loát, rõ ràng, phát âm đúng ).

- GV tổ chức cho HS thi đọc giữa các nhóm, cả lớp và GV nhận xét, đánh giá.

* HĐ 4: HD tìm hiểu đoạn 3:

- HS đọc thầm đoạn 3 - GV nêu tiếp câu hỏi 3, 4 ( SGK ) - HS TL.
- GV chốt + giúp HS khẳng định:

+ Câu 3: Na xứng đáng được thưởng, vì người tốt cần được thưởng. ... 
+ Câu 4: Na vui mừng: đến mức tưởng là nghe nhầm, đỏ bừng mặt.
               Cô giáo và các bạn vui mừng: vỗ tay vang dậy.

               Mẹ vui mừng: khóc đỏ hoe cả mắt.
* HĐ 5: Luyện đọc lại.
- GV tổ chức cho HS thi đọc trước lớp.
- Cả lớp và GV nhận xét, bình chọn người đọc hay nhất.
3. Củng cố, dặn dò:
- GV nêu CH: 
           + Em học được điều gì ở bạn Na ?
           + Em thấy việc các bạn đề nghị cô giáo thưởng cho Na có tác dụng gì ?
- GV nhận xét tiết học, khen những HS đọc tốt, hiểu bài.
- Dặn HS đọc kĩ lại câu chuyện, xem trước các tranh minh hoạ, đọc yêu cầu trong tiết KC để CB cho tiết KC sau.
           
                                        Tiết 4:                         Toán
                                                       T.6: luyện tập
I. Mục đích yêu cầu:

- HS biết quan hệ giữa dm và cm để viết số đo có đơn vị là cm thành dm và ngược lại trong trường hợp đơn giản. Nhận biết được dộ dài dm trên thước thẳng. Biết ước lượng độ dài trong trường hợp đơn giản.

- Vẽ được đoạn thẳng có độ dài 1 dm và thực hành sử dụng đơn vị đo dm trong thực tế.

- HS tích cực, chủ động học tập.

II. chuẩn bị:  

- Thước có vạch chia cm, phấn màu.
III. Các hoạt động dạy học:

1. Kiểm tra bài cũ: - Kiểm tra kết hợp khi LT.
2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài:

b. Các hoạt động:

* HĐ 1: Ôn tập, củng cố về nhận biết độ dài 1 dm và quan hệ giữa dm và cm.

+ GV viết ND BT 1 ( a ) lên bảng và HDHS làm bài:

- 2 HS lên bảng làm, dưới lớp làm ở bảng con.

- GV nhận xét, chữa bài; củng cố cho HS về quan hệ giữa dm và cm.

+ GV nêu tiếp phần b, c:

- HS tự tìm trên thước kẻ vạch chỉ 1 dm và dùng thước vẽ đoạn thẳng AB dài 1 dm vào vở  Sau đó đổi vở để KT chéo.

- Củng cố cho HS việc nhận biết độ dài 1 dm.
* HĐ 2: Thực hành.

+ Bài  2:

(a ) - HS trao đổi theo cặp để tìm vạch chỉ 2 dm ( GV có thể cho HS chỉ vào thước thẳng đếm lần lượt: từ vạch 0 đến vạch 10, rồi đếm tiếp từ vạch 11 đến 20 -> vạch 20 chỉ 2 dm ).

- GV lưu ý HS : chẳng hạn, nói vạch 20 chỉ 2 dm có nghĩa là độ dài từ vạch 0 đến vạch 20 chỉ 2 dm.

( b ) - Bằng cách đếm hoặc phối hợp giữa đếm và suy luận, HS tự nêu được: 2 dm = 20 cm.

- GV cho HS ghi nhớ:    1 dm = 10 cm   ;   2 dm = 20 cm.

+ Bài 3 ( cột 1, 2 ): - HS tự làm vào vở, 2 HS lên bảng làm bài.
- Cả lớp và GV nhận xét, chốt lại KQ đúng.

+ Bài 4: - HS trao đổi theo cặp, lựa chọn và quyết định nên điền cm hay dm.

- HS nêu KQ, lớp nhận xét -> KQ đúng:

. Độ dài cái bút chì là 16 cm.

. Độ dài một gang tay của mẹ là 2 dm.
. Độ dài một bước chân của Khoa là 30 cm.
. Bé Phương cao 12 dm.

- GV giúp HS nắm vững thêm biểu tượng về 1 dm, 1cm và tập ước lượng các độ dài gần gũi với HS trong cuộc sống.
. Củng cố cho HS việc nhận biết độ dài 1 dm và mối quan hệ giữa dm và cm ( Bài 2, 3 ); KN ước lượng độ dài trong trường hợp đơn giản ( Bài 4 ).
3. Củng cố, dặn dò:

- GV gọi một vài HS nêu lại KQ của BT 3 ( cột 1, 2 ).

- GV nhận xét tiết học, tuyên dương những HS tích cực học tập.


              Buổi chiều:
                                 TiÕt 1:                        TẬP ĐỌC ( * )
                                                                 mít làm thơ
I. Mục đích yêu cầu:

- Đọc đúng, rõ ràng toàn bài. Biết nghỉ hơi đúng sau các dấu câu. Biết đọc phân biệt lời kể chuyện với lời nhân vật.

- Nắm được diễn biến câu chuyện. Cảm nhận được tính hài hước của câu chuyện qua ngôn ngữ và hành động ngộ nghĩnh của Mít. Bước đầu hiểu thế nào là vần thơ.

- HS tích cực, chủ động học tập.

II. chuẩn bị:    

- Bảng phụ viết câu văn cần HD luyện đọc.

III. các hoạt động dạy học:      

1. Kiểm tra bài cũ:   

- 3 HS đọc lại 3 đoạn của bài: Phần thưởng  + TLCH về ND bài.

2. Bài mới:           
 a. Giới thiệu bài:
 b. Các hoạt động:          

* HĐ 1: Luyện đọc.
- GV đọc mẫu toàn bài.

- HS tiếp nối nhau đọc từng câu, GV sửa sai cho HS phát âm chưa chính xác.

- HS tiếp nối nhau đọc từng đoạn ( GV chia bài thành 3 đoạn ). 
- GV giúp HS hiểu nghĩa một số từ mới trong bài.

- GV dùng bảng phụ HDHS cách đọc một số câu:

+ Ở thành phố Tí Hon, / nổi tiếng nhất / là Mít. // Người ta gọi cậu như vậy / vì cậu chẳng biết gì. //

+ Một lần, / cậu đến thi sĩ Hoa Giấy / để học làm thơ. //
- HS thi đọc giữa các nhóm ( đọc từng đoạn, cả bài ). 
- Cả lớp + GV nhận xét, đánh giá.

- Cả lớp đọc đồng thanh toàn bài.

* HĐ 2: HD tìm hiểu bài.
- HS đọc thầm từng đoan, kết hợp TL các câu hỏi trong SGK.

+ HS đọc đoạn 1 ( 2 câu đầu ) + TLCH 1 ( SGK ): Vì cậu chẳng biết gì. Mít có nghĩa là chẳng biết gì.

+ HS đọc tiếp đoạn 2 ( Tuy thế … phải có nghĩa chứ. ) + TLCH 2, 3 ( SGK ): 

. Câu 2: Dạo này Mít ham học hỏi.

. Câu 3: Thi sĩ Hoa Giấy dạy Mít làm thơ.
. Trước hết, Hoa Giấy dạy Mít điều gì ?

. Mít gieo vần thế nào ? ( bé – phé )

. Vì sao gieo vần như thế rất buồn cười ? ( vì tiếng phé không có nghĩa ).

. Hãy tìm một tiếng cùng vần với tên em.

- GV lưu ý cho HS khi tìm tiếng cùng vần  thì tiếng đó phải có nghĩa.

* HĐ 3: Luyện đọc lại.
- GV cho HS thi đọc kiểu phân vai giữa các nhóm.

- Cả lớp và GV nhận xét, khen CN, nhóm đọc hay nhất.

3. Củng cố, dặn dò:

- GV hỏi: Em thấy nhân vật Mít thế nào ?

- GV nhận xét tiết học, khen những HS đọc tốt, hiểu bài. Dặn HS chuẩn bị bài sau.

                                    Tiết 2:                     Tiếng việt (*)  
                                         Luyện viết: Chính tả ( nghe - viết )
                                                Bài: phần thưởng
I. Mục đích yêu cầu:

- HS ( nghe - viết ) đoạn 1 trong bài Phần thưởng ( T. Việt 2 - tập 1 - trang 13 ).

- Viết đúng bài chính tả; trình bày đúng hình thức đoạn văn xuôi.

- HS có ý thức giữ gìn vở sạch, viết chữ đẹp.

II. chuẩn bị:    

- ND bài viết chính tả.

- Bảng con.

III. các hoạt động dạy học:      

* HĐ 1: HD nghe - viết chính tả.
- GV đọc 1 lần đoạn 1. -  2 HS đọc lại - Cả lớp đọc thầm theo.

- GV giúp HS nắm ND đoạn văn: Giới thiệu về Na là một cô bé tốt bụng.

- HS nêu nhận xét về những chữ được viết hoa trong đoạn văn.
- HS tự tìm những tiếng khó, tập viết ở bảng con: 

           giúp bạn, nửa cục tẩy, nhiều lần, trực nhật, .... 

- GV quan sát, sửa sai.

* H§ 2: Viết bài.

- GV đọc lại bài viết lần 2. 
- GV đọc cho HS nghe - viết bài vào vở + theo dõi, uốn nắn.

* H§ 3: Chấm, chữa bài.

- GV đọc cả bài chính tả cho HS soát lại.

- HS tự đổi chéo vở, soát lỗi, gạch chân từ viết sai.

- GV chấm 1/ 3 số bài, nhận xét từng bài về các mặt: ND, chữ viết, cách trình bày.
* HĐ 4: Củng cố, dặn dò.
- GV nhận xét tiết học.

- Nhắc HS luyện viết lại những chữ viết sai trong bài chính tả.


                                           Tiết 3:                      Toán ( * )  
ôn: đề - xi - mét
I. Mục đích yêu cầu:

- Củng cố quan hệ giữa dm và cm, rèn KN viết số đo độ dài có đơn vị là cm thành dm và ngược lại trong trường hợp đơn giản. KN nhận biết độ dài dm trên thước thẳng và ước lượng độ dài trong trường hợp đơn giản.

- Vẽ được đoạn thẳng có độ dài 1 dm và thực hành sử dụng đơn vị đo dm trong thực tế.

- HS tích cực, chủ động học tập.

II. chuẩn bị: - Thước có vạch chia cm, phấn màu.
III. Các hoạt động dạy học:

* HĐ 1: Ôn tập, củng cố về nhận biết độ dài 1 dm và quan hệ giữa dm và cm.

+ GV viết lên bảng:        1 dm = ... cm  ;        10 cm = .... dm

- 2 HS lên bảng làm, dưới lớp làm ở bảng con.

- GV nhận xét; củng cố cho HS về quan hệ giữa dm và cm.

+ GV yêu cầu HS tự tìm trên thước kẻ vạch chỉ 1 dm .

- Củng cố cho HS việc nhận biết độ dài 1 dm.
* HĐ 2: Thực hành.

+ Bài 1: Tìm trên thước thẳng vạch chỉ 2 dm.

- HS trao đổi theo cặp để tìm vạch chỉ 2 dm.

- HS nêu nhận xét về mqh giữa dm và cm-> rút ra KL: 2 dm = 20 cm.

+ Bài  2: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

a)     1 dm = .... cm.                4 dm = .... cm

         7 dm = ... cm                 9 dm = .... cm

b)    30 cm = ... dm               50 cm = .... dm          

       60 cm = ... dm                80 cm = ... .dm

- HS tự làm vào vở, 2 HS lên bảng làm bài.

- Cả lớp và GV nhận xét, chốt lại KQ đúng.

- Củng cố KN viết số đo độ dài có đơn vị là dm thành cm và ngược lại trong trường hợp đơn giản.

+ Bài 3: Điền cm hoặc dm vào chỗ chấm thích hợp:

a) Độ dài cái thước kẻ của em là  2 ....

b) Độ dài một gang tay của em là 15 ...

c) Độ dài một bước chân của Nam là 30 ...

d) Bé Hoa cao 12 ...
- HS trao đổi theo nhóm đôi, tự làm bài.

- HS đọc KQ, lớp nhận xét -> KQ đúng:

. Độ dài cái thước kẻ của em là 2 dm
. Độ dài một gang tay của em là 15 cm.

. Độ dài một bước chân của Nam là 30 cm.
. Bé Hoa cao 12 dm.
- GV củng cố giúp HS nắm vững thêm biểu tượng về 1 dm, 1cm và KN tập ước lượng các độ dài gần gũi với HS trong cuộc sống.

+ Bài 4:  Vẽ đoạn thẳng AB có độ dài 1 dm.

- HS thực hành vẽ vào vở theo yêu cầu của bài.

- Củng cố KN vẽ đoạn thẳng.
* HĐ 3: Củng cố, dặn dò.
- GV gọi một vài HS nêu lại KQ của BT 3.

- GV nhận xét tiết học, tuyên dương những HS tích cực học tập.

               
                                                                                       Ngày soạn: 06 / 9 / 2017.

                                                                                       Ngày dạy: Thứ tư ngày  13 / 9 / 2017.

                 Buổi sáng:

                                          Tiết 1:                  Tập đọc  

                                              Làm việc thật là vui
I. Mục đích yêu cầu:

- HS biết ngắt nghỉ hơi sau các dấu chấm, dấu phẩy, dấu hai chấm, giữa các cụm từ.
- Biết được lợi ích công việc của mỗi người, vật, con vật. Nắm được ND chính của bài, hiểu ý nghĩa: Mọi người, mọi vật đều làm việc; làm việc mang lại niềm vui.

- Các KNS được GD trong bài: KN tự nhận thức về bản thân: ý thức được mình đang làm gì và cần phải làm gì.

- HS ham thích làm việc.

II. chuẩn bị:    

- Tranh minh hoạ bài đọc trong SGK. Bảng phụ viết sẵn câu văn cần HD luyện đọc.
- Các PP/ KT dạy học: PP trình bày ý kiến cá nhân, đặt câu hỏi và thảo luận nhóm.
III. các hoạt động dạy học:      

1. Kiểm tra bài cũ:  - HS đọc bài: Phần thưởng + TLCH về ND bài.
2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài:

b. Các hoạt động:          

* HĐ 1: Luyện đọc.
- GV đọc mẫu toàn bài.

- HS tiếp nối nhau đọc từng câu. GV uốn nắn tư thế đọc, HDHS đọc đúng các từ: quanh, quét; gà trống, trời, sắp sáng, sâu, rau, bận rộn, làm việc; sắc xuân, rực rỡ, ... 

- HS tiếp nối nhau đọc từng đoạn:

+ Đoạn 1: từ đầu đến ngày xuân thêm tưng bừng.

+ Đoạn 2: phần còn lại. 

- GV dùng bảng phụ HDHS cách đọc một số câu:

+ Quanh ta,/ mọi vật,/ mọi người đều làm việc.//

+ Con tu hú kêu/ tu hú,/ tu hú.// thế là sắp đến mùa vải chín.//

+ Cành đào nở hoa/ cho sắc xuân thêm rực rỡ,/ ... tưng bừng.//
- GV kết hợp HDHS hiểu nghĩa một số từ : sắc xuân, rực rỡ, tưng bừng ( SGK ).
- HS luyện đọc từng đoạn theo nhóm. GV theo dõi, HD các nhóm đọc đúng.

- GV tổ chức cho HS thi đọc giữa các nhóm. Cả lớp và GV nhận xét, đánh giá.

* HĐ 2: HD tìm hiểu bài.
- HS đọc thầm đoạn 1 và TLCH 1 ( SGK ). 
- GV yêu cầu HS kể thêm những vật, con vật có ích mà em biết.

- HS đọc thầm tiếp đoạn 2, GV nêu CH phụ: 

+ Em thấy cha mẹ và những người em biết làm việc gì ?

+ Câu 2 ( SGK ): Bé làm những việc gì ? 

+ Hằng ngày, em làm những việc gì ?

+ Em có đồng ý với Bé là làm việc rất vui không ? - HS trao đổi ý kiến, GV cần lấy những VD cụ thể để giúp HS có suy nghĩ đúng.
- Câu 3 ( SGK ): . 1 HS đọc CH.

Nhiều HS tiếp nối nhau đặt câu với từ rực rỡ, sau đó với từ tưng bừng. 
- GV gợi hỏi -> ND chính của bài + Ghi bảng:  

    Mọi người, mọi vật đều làm việc; làm việc mang lại niềm vui.

* HĐ 3: Luyện đọc lại.

- GV tổ chức cho HS thi đọc lại bài, nhắc HS chú ý giọng đọc chung của bài.
- Cả lớp và GV nhận xét, bình chọn người đọc hay nhất.

3. Củng cố, dặn dò:

- GV nhận xét tiết học.

- Dặn HS tiếp tục luyện đọc bài văn.

                                        Tiết 2:                   Tập viết  
                                                      Chữ hoa: ¡, ¢
I. Mục đích yêu cầu:

- HS viết đúng chữ hoa ¡, ¢. Biết viết chữ và câu ứng dụng trong bài theo cỡ vừa và nhỏ.

- Chữ viết rõ ràng, tương đối đều nét, thẳng hàng, bước đầu biết nối nét giữa chữ viết hoa với chữ viết thường trong chữ ghi tiếng.

- HS có ý thức rèn viết chữ đẹp.

II. chuẩn bị:  - Mẫu chữ  ¡, ¢ viết hoa, bảng phụ, phấn màu.
- Bảng con, phấn, bút chì, Vở Tập viết - tập 1.

III. các hoạt động dạy học:      

1. Kiểm tra bài cũ: 
- Cả lớp viết chữ A, chữ Anh vào bảng con.

2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài: - GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết học.
b. Các hoạt động:          

* HĐ 1: HD viết chữ hoa: ¡, ¢.
- GV đưa chữ mẫu cho HS quan sát, yêu cầu HS nêu nhận xét về đặc điểm, cấu tạo của chữ ¡, chữ ¢.
+ Chữ ¡ và chữ ¢ có điểm gì giống và khác chữ A ?

+ Các dấu phụ trông như thế nào ?

- GV viết các chữ ¡, ¢ lên bảng + kết hợp nhắc lại cách viết để HS theo dõi.

- HS luyện viết chữ ¡, ¢ trên bảng con ( 2, 3 lượt ). GV nhận xét, uốn nắn và có thể nhắc lại quy trình viết để HS viết đúng.
* HĐ 2: HD viết chữ và câu ứng dụng.
- HS đọc câu ứng dụng: Ăn chậm nhai kĩ. GV giúp HS hiểu nghĩa câu ứng dụng: khuyên ăn chậm, nhai kĩ để dạ dày tiêu hoá thức ăn dễ dàng.

- GVHDHS quan sát và nhận xét về: + Độ cao của các chữ cái.

                                                           + Cách đặt dấu thanh ở các chữ.

                                                           + Khoảng cách giữa các chữ ( tiếng ).

+ GVviết mẫu chữ Ăn trên dòng kẻ ( tiếp theo chữ mẫu ) và nhắc HS lưu ý: điểm cuối của chữ ¡ nối liền với điểm bắt đầu của chữ n.

- HS tập viết chữ Ăn ở bảng con ( 2, 3 lượt ). GV nhận xét, uốn nắn, nhắc lại cách viết.
* HĐ 3: HS viết bài trong vở Tập viết.

- GV nêu yêu cầu viết:

+ 1 dòng có 2 chữ: ¡, ¢ cỡ vừa, 1 dòng chữ ¡ cỡ nhỏ, 1 dòng chữ ¢ cỡ nhỏ.

+ 1 dòng chữ Ăn cỡ vừa, 1 dòng chữ Ăn cỡ nhỏ.

+ 3 lần câu ứng dụng cỡ nhỏ: Ăn chậm nhai kĩ.
- HS viết bài. GV theo dõi, giúp đỡ HS viết đúng mẫu chữ.

* HĐ 4: Chấm, chữa bài.
- GV thu 1/ 3 số bài chấm nhận xét.
- Nêu nhận xét để cả lớp rút KN.
3. Củng cố, dặn dò:

- GV nhận xét tiết học. Khen những HS viết đẹp.
- Nhắc HS hoàn thành nốt bài tập viết ( những em chưa xong ).


                                      Tiết 3:                      Toán
                                                    T. 8: luyện tập
I. Mục đích yêu cầu:

- Củng cố cho HS về phép trừ ( không nhớ ): tính nhẩm và tính viết ( Đặt tính rồi tính ); tên gọi thành phần và KQ phép trừ; Giải bài toán có lời văn.

- Rèn KN thực hành làm tính trừ. HS biết trừ nhẩm số tròn chục có hai chữ số, biết thực hiện phép trừ các số có hai chữ số trong phạm vi 100, biết giải toán bằng một phép trừ.
- HS tích cực, chủ động học tập.

II. Chuẩn bị: 

- HS: Bảng con.

III. Các hoạt động dạy học:

1. Kiểm tra bài cũ:  KT xen kẽ ôn tập.
2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài:

b. Các hoạt động:

* HĐ 1: Ôn tập tên gọi thành phần và KQ phép trừ.
- GV viết lên bảng phép trừ:           35   -   12  =  ?
- HS đặt tính rồi tính KQ ở bảng con. Gọi một vài HS nêu miệng KQ.

- GV kết hợp ghi bảng kết quả và hỏi để củng cố cho HS về tên gọi thành phần và kết quả của phép trừ.

* HĐ 2: Thực hành.

 GV tổ chức, HDHS làm các BT 1, 2, 3, 4 ( SGK ) rồi chữa bài.
+ Bài 1: - HS tự làm vào vở, một số HS lên bảng làm. 

- Cả lớp và GV nhận xét, chốt lại KQ đúng. GV yêu cầu HS nêu tên gọi thành phần và KQ của mỗi phép tính.

- Củng cố cho HS tên gọi thành phần và KQ của phép trừ.

+ Bài 2: - HS tự làm bài ( trừ nhẩm từ trái sang phải ) rồi ghi KQ tính nhẩm.
( HS  làm cột 1, 2 ).

- Một số HS nêu miệng KQ. Cả lớp và GV nhận xét, chốt lại KQ đúng. 

- GV yêu cầu HS nêu cách nhẩm.

- Củng cố cho HS về cách trừ nhẩm.

+ Bài 3: - GVHDHS đặt tính rồi tính hiệu.
- HS tự làm bài vào vở, 3 HS lên bảng làm bài. 
- Cả lớp và GV nhận xét, chữa bài. GV yêu cầu HS nêu tên gọi thành phần và KQ của mỗi phép tính.

+ Bài 4: - HS đọc thầm, tự nêu tóm tắt bài toán rồi giải bài toán vào vở. 
- 1 HS lên bảng trình bày.
- HS nhận xét, chữa bài.

- Củng cố cho HS cách trình bày giải toán có lời văn bằng một phép tính trừ.

3. Củng cố, dặn dò:

- GV nhận xét tiết học, tuyên dương những HS tích cực học tập.

- Dặn HS ghi nhớ tên gọi các thành phần và KQ của phép trừ, cách trừ nhẩm và giải toán có lời văn.


                                     Tiết 4:                        đạo đức

                                    Học tập, sinh hoạt đúng giờ ( T. 2 )
I. Mục đích yêu cầu:

- HS hiểu được lợi ích của việc học tập, sinh hoạt đúng giờ.

- HS biết cùng cha mẹ lập TGB hằng ngày của bản thân và thực hiện đúng TGB.

- Các KNS được GD trong bài: KN Quản lí thời gian để học tập, sinh hoạt đúng giờ; Lập kế hoạch để học tập, sinh hoạt đúng giờ; Tư duy phê phán, đánh giá hành vi sinh hoạt, học tập đúng giờ và chưa đúng giờ.

- HS có thái độ đồng tình với các bạn biết học tập, SH đúng giờ.

II. chuẩn bị:

- Vở bài tập Đạo đức 2. 

- Các PP/ KT dạy học: PP thảo luận nhóm, xử lí tình huống.

III. Các hoạt động dạy học:

1. Kiểm tra bài cũ:

- GV yêu cầu HS nói lại những việc em thường làm trong ngày vào các buổi: sáng, trưa, chiều, tối.

2. Bài mới: 

a. Giới thiệu bài: - GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết học.
b. Các hoạt động: 

* HĐ 1: Thảo luận lớp.
+ Mục tiêu: Tạo cơ hội để HS được bày tỏ ý kiến, thái độ của mình về lợi ích của việc học tập, sinh hoạt đúng giờ.

+ Cách tiến hành: - GV HDHS biểu thị các tình huống khác nhau: 

+ Tán thành: giơ 2 tay.

+ Lưỡng lự: giơ 1 tay.

+ Không tán thành: không giơ tay.

- GV đọc lần lượt từng ý kiến ( a, b, c, d - BT 4 - Vở BT Đạo đức - T. 3 ).

- Sau mỗi ý kiến, HS chọn và biểu thị thái độ của mình. 

- GV kết luận về 4 ý kiến + Chốt lại:

 Học tập và sinh hoạt đúng giờ có lợi cho sức khoẻ và việc học tập của bản thân em.

* HĐ 2: Hành động cần làm.
+ Mục tiêu: Giúp HS nhận biết thêm về lợi ích của học tập và sinh hoạt đúng giờ, cách thức để thực hiện học tập và sinh hoạt đúng giờ.
+ Cách tiến hành: 

- GV chia HS thành 4 nhóm, giao nhiệm vụ cho từng nhóm:

. Nhóm 1 tự ghi lợi ích khi học tập đúng giờ.
. Nhóm 2 tự ghi lợi ích khi sinh hoạt đúng giờ.
. Nhóm 3 tự ghi những việc cần làm để học tập đúng giờ.
. Nhóm 4 tự ghi những việc cần làm để sinh hoạt đúng giờ.

- Từng nhóm tự so sánh để loại trừ những KQ ghi giống nhau.

- GVHDHS: nhóm 1 ghép cùng nhóm 3, nhóm 2 ghép cùng nhóm 4 để tìm từng cặp tương ứng: muốn đạt KQ kia thì phải làm thế này. Nếu chưa có cặp tương ứng thì phải tìm cách bổ sung cho đủ cặp.

- Từng nhóm trình bày trước lớp. Cả lớp cùng xem xét, đánh giá ý kiến và bổ sung.

- GVKL: Việc học tập, sinh hoạt đúng giờ giúp chúng ta học tập KQ hơn, thoải mái hơn. Vì vậy, học tập, sinh hoạt đúng giờ là việc làm cần thiết.

* HĐ 3: Thảo luận nhóm.
+ Mục tiêu: Giúp HS sắp xếp lại thời gian biểu cho hợp lí và tự theo dõi việc thực hiện theo thời gian biểu.

+ Cách tiến hành:

- GV cho HS thảo luận theo cặp về thời gian biểu của mình: Đã hợp lí chưa ? Đã thực hiện như thế nào ? Có làm đủ các việc đã đề ra chưa ?

- Các nhóm HS thảo luận.

- Một số HS  trình bày thời gian biểu của bản thân trước lớp.

- GVHDHS tự theo dõi việc thực hiện thời gian biểu ở nhà ( trong thời gian 1 tuần ).

- GV kết luận: Thời gian biểu nên phù hợp với ĐK của từng em. Việc thực hiện đúng thời gian biểu sẽ giúp các em làm việc, học tập có KQ và đảm bảo sức khoẻ.
3. Củng cố, dặn dò:

- GV nhấn mạnh: Cần học tập, sinh hoạt đúng giờ để đảm bảo sức khoẻ, học hành mau tiến bộ.

- GV nhận xét tiết học. Nhắc HS cần xây dựng thời gian biểu và thực hiện theo thời gian biểu: học tập, sinh hoạt đúng giờ.


                                                                             Ngày soạn:  07 - 9 - 2017                                                       
                                                                  Ngày dạy: Thứ năm - 13 -  9 -  2017
             Buổi sáng:

                                      Tiết 1:                  luyện từ và câu  

                                     Từ ngữ về học tập. Dấu chấm hỏi
I. Mục đích yêu cầu:

- Mở rộng, hệ thống hoá vốn từ liên quan đến học tập. Biết cách sử dụng dấu chấm hỏi 

- Tìm được các từ có tiếng học, có tiếng tập ( BT 1 ); Đặt câu được với 1 từ tìm được

( BT 2 ); Biết sắp xếp lại trật tự các từ trong câu để tạo câu mới ( BT 3 ); Biết đặt dấu chấm hỏi vào cuối câu hỏi ( BT 4 ).

- HS tích cực, chủ động học tập.

II. chuẩn bị:  - Bảng phụ viết sẵn ND BT 3, 4.
- Vở BT Tiếng Việt 2 - tập 1.

III. các hoạt động dạy học:      

1. Kiểm tra bài cũ: 

- HS làm lại BT 3 tiết LTVC tuần 1.
2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài: - GV giới thiệu MĐ, yêu cầu của tiết học.
b. Các hoạt động:          

* HĐ 1: Luyện tập: Từ ngữ về học tập.
. GV tổ chức, HDHS làm BT 1, 2 ( SGK - 17 ):

+ Bài 1: - HS đọc yêu cầu của BT.
- GVHDHS nắm vững yêu cầu của BT: Tìm các TN có tiếng học, tiếng tập.
- HS tự làm bài vào vở BT. GV gọi 2 HS  lên bảng làm: 1 em viết các từ có tiếng học. 

1 em viết các từ có tiếng tập.
- GV cùng cả lớp nhận xét bài làm trên bảng, bổ sung thêm TN.

- GV lưu ý HS: có thể đưa ra những cụm từ: học bài, học việc, tập đi, tập nói, ... nhưng không chấp nhận: tập sách, tập tễnh vì tập ở đây mang nghĩa khác.
+ Bài 2: - HS đọc yêu cầu của BT.
- GV HDHS nắm yêu cầu  của bài. HDHS đặt câu mẫu.

- HS tự làm bài: đặt câu với 1 từ vừa tìm được ở BT 1.

- HS tiếp nối nhau đọc câu của mình, GV và cả lớp nhận xét.

. GV củng cố, khắc sâu vốn TN về học tập.

* HĐ 2: Luyện tập về sắp xếp các từ thành câu.

. GV tổ chức, HDHS làm BT 3 ( SGK ).
- GV gắn bảng phụ viết sẵn ND BT lên bảng.

- 1 HS đọc yêu cầu của BT ( đọc cả mẫu ).

- GV giúp HS nắm vững yêu cầu của bài: BT này cho sẵn 2 câu. Các em hãy sắp xếp lại các từ trong mỗi câu ấy để tạo thành những câu mới + giải thích câu mẫu.

- HS làm bài vào vở BT, 2 HS lên bảng chữa bài.

. Củng cố cách sắp xếp các từ tạo thành câu mới.

* HĐ 3: Luyện tập về dấu chấm hỏi.
. GV tổ chức, HDHS làm BT 4 ( SGK ).
- GV gắn bảng phụ viết sẵn ND BT lên bảng.

- 1 HS đọc yêu cầu của BT.

- GV gọi HS đọc lại từng câu, gợi ý để các em nhận biết kiểu câu để điền dấu.

- HS tự làm bài vào vở, 1 HS lên bảng làm.

- GV cùng cả lớp nhận xét, KL: Cần đặt dấu chấm hỏi vào cuối mỗi câu trên.

. GV khắc sâu KT về dấu chấm hỏi.

3. Củng cố, dặn dò:

- GV giúp HS ghi nhớ, khắc sâu KT bài học: 

+ Có thể thay đổi vị trí các từ trong câu để tạo thành câu mới.

+ Cuối câu hỏi có dấu chấm hỏi.

- GV nhận xét tiết học, khen những HS tích cực học tập.


                             Tiết 2:                    chính tả ( Nghe – viết )                   
                                                Làm việc thật là vui
I. Mục đích yêu cầu:

- HS nghe - viết đúng đoạn cuối trong bài Làm việc thật là vui. Trình bày đúng hình thức đoạn văn xuôi. Củng cố quy tắc viết g / gh.
- HS biết thực hiện đúng yêu cầu của BT 2; Bước đầu biết sắp xếp tên người theo thứ tự bảng chữ cái ( BT 3 ).

- HS có ý thức giữ gìn vở sạch, viết chữ đẹp.

II. chuẩn bị:    

- Bảng phụ viết sẵn quy tắc chính tả với g / gh.
- Vở BT Tiếng Việt - tập 1; Bảng con.

III. các hoạt động dạy học:      

1. Kiểm tra bài cũ: 

- GV gọi 2 HS lên bảng viết, d​­íi lớp viết ở bảng con: xoa đầu, ngoài sân, chim sâu, xâu cá. Cả lớp và GV nhận xét, đánh giá.

- 2 HS lên bảng đọc thuộc rồi viết đúng thứ tự của 10 chữ cái đã học ở tiết trước
 ( p, q, r, s, t, u, ­, v, x, y ).

- GV nhận xét, sửa lỗi cho HS.

2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài: - GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết học.
b. Các hoạt động:          

* HĐ 1: HD nghe - viết.
- GV đọc toàn bài chính tả 1 lượt. 

- 2 HS đọc lại - Cả lớp theo dõi SGK.

- GV giúp HS nắm ND bài chính tả:

+ Bài chính tả được trích từ bài TĐ nào ?

+ Bài chính tả cho biết bé làm những việc gì ?

+ Bé thấy làm việc như thế nào ?

- HS nêu n. xét: Bài chính tả có mấy câu ? Câu nào có nhiều dấu phẩy nhất ? GV yêu cầu HS mở SGK, đọc câu thứ 2 lên, đọc cả các dấu phẩy.
- HS tự tìm những tiếng khó, tập viết ở bảng con: quét nhà, nhặt rau, luôn luôn, bận rộn. GV quan sát, sửa sai.

- GV đọc cho HS nghe - viết bài vào vở. GV theo dõi, uốn nắn.

- GV đọc cả bài chính tả cho HS soát lại. HS tự chữa lỗi, gạch chân từ viết sai, viết lại từ đúng ra lề vở.

- GV chấm 1/3 số bài, nhận xét từng bài về các mặt: ND, chữ viết, cách trình bày.

* HĐ 2: HD làm BT chính tả.

+ BT 2: - 1 HS đọc yêu cầu của BT.
- GV tổ chức cho HS thi theo nhóm ( mỗi nhóm 5 HS ). Mỗi lần gọi 2 nhóm, từng nhóm HS tiếp nối nhau lên bảng viết ( Mỗi chữ viết đúng, nhóm được 1 điểm ).

- GV cộng điểm của mỗi nhóm và tổng kết trò chơi.

- GV gắn bảng phụ viết quy tắc chính tả với g, gh cho HS đọc:

      Gh đi với i, e, ê; g đi với các âm còn lại ( a, ¨, ©, o, « ¬, u, ­ ).

+ BT 3: - 1 HS đọc yêu cầu của bài. 
- 2 HS đọc lại thứ tự bảng chữ cái.

- GV tổ chức cho HS làm bài CN: viết tên 5 bạn theo TT bảng chữ cái vào vở BT.

- 3 HS lên bảng viết.

- Cả lớp và GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng: An, Bắc, Dũng, Huệ, Lan.

3. Củng cố, dặn dò:

- GV nhận xét tiết học. Khen những HS học tốt, có tiến bộ.

- Nhắc HS ghi nhớ quy tắc viết chính tả với g / gh. HTL toàn bộ bảng chữ cái.

 
                                      Tiết 3:                         Toán      
                                               T.9: luyện tập chung
I. Mục đích yêu cầu:

- Củng cố cho HS về: Đọc, viết các số có 2 chữ số; số tròn chục, số liền trước và số liền sau của một số. Thực hiện phép cộng, phép trừ ( không nhớ ) và giải toán có lời văn.

- Biết đếm, đọc, viết các số trong phạm vi 100; Biết viết số liền trước, số liền sau của một số cho trước. Biết làm tính cộng, trừ các số có hai chữ số không nhớ trong phạm vi 100 và biết giải bài toán bằng một phép cộng.

- HS tích cực, chủ động học tập.

II. chuẩn bị: 

- HS: Bảng con.

III. Các hoạt động dạy học:

1. Kiểm tra bài cũ:

      Kết hợp KT xen kẽ khi luyện tập.

2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài:

b. Các hoạt động:

* HĐ 1: Ôn tập, củng cố về: Đọc, viết các số có 2 chữ số; số tròn chục, số liền trước và số liền sau của một số.   
. GV tổ chức cho HS tự làm các BT: 1, 2 ( SGK - T.10 ) rồi chữa bài.
+ Bài 1: - HS tự làm, viết các số theo yêu cầu của từng phần.
- GV lưu ý HS: phần c - phải viết các số tròn chục và các số tròn chục đó phải bé hơn 50.
- GV gọi lần lượt HS nêu miệng KQ từng phần a, b, c.

- HS đọc theo thứ tự từ bé đến lớn và ngược lại. 

- GV củng cố cách đọc, viết các số có 2 chữ số; số tròn chục.

+ Bài 2: - HS đọc yêu cầu, ND bài tập.
- 1 HS giải thích về số liền trước, số liền sau của một số.

- HS tự làm bài, một số HS nêu miệng KQ. 
- Cả lớp và GV nhận xét, chốt lại KQ đúng.

( HS làm phần a, b, c, d ).

. Củng cố về số liền trước và số liền sau của một số.

* HĐ 2: Ôn tập, củng cố về cách thực hiện phép cộng, phép trừ ( không nhớ ) và giải toán có lời văn.

. GV tổ chức, HDHS làm các BT: 3, 4 ( SGK - 11 ) rồi chữa bài.

+ Bài 3: - HS nêu yêu cầu của bài.

- 1 HS nêu cách làm ( Đặt tính, rồi tính ).

- HS tự làm bài ( làm cột 1, 2). Một số HS lên bảng làm. 
- Cả lớp và GV nhận xét, chữa bài + chốt lại KQ đúng.

- GV hỏi HS về tên gọi thành phần và KQ của mỗi phép tính. 

- Củng cố về cách thực hiện phép cộng, phép trừ ( không nhớ) các số có 2 chữ số.

+ Bài 4: - HS đọc, nêu tóm tắt bài toán. 
- 1 HS nêu cách giải. 

- HS tự ghi tóm tắt và trình bày lời giải bài toán vào vở. 1 HS lên bảng làm

- HS nhận xét, chữa bài.

- Củng cố cách trình bày giải toán có lời văn.

3. Củng cố, dặn dò:

- GV nhận xét tiết học, tuyên d​ương những HS tích cực học tập.

- Dặn HS ôn cách đọc, viết các số có 2 chữ số; Ôn phép cộng, phép trừ ( cách đặt tính và tính ); Cách trình bày và giải toán có lời văn.


                                 Tiết 4:                  tự nhiên và xã hội
                                                            Bộ xương
I. Mục đích yêu cầu:

- HS hiểu: cần đi, đứng, ngồi đúng tư thế và không mang, xách vật nặng để cột sống không bị cong vẹo.

- HS nói được tên một số xương và khớp xương của cơ thể.

- HS có ý thức giữ gìn cơ thể không để bị cong vẹo cột sống.

II. chuẩn bị: Tranh vẽ bộ xương và các phiếu rời ghi tên một số xương, khớp xương.
III. Các hoạt động dạy học:

1. Kiểm tra bài cũ: - Nhờ đâu mà cơ thể cử động được ?
2. Bài mới: 

a. Giới thiệu bài: GV yêu cầu HS tự sờ nắn trên cơ thể mình và gọi tên, chỉ vị trí của các xương trong cơ thể mà em biết -> Giới thiệu và ghi đầu bài lên bảng.
b. Các hoạt động: 

* HĐ 1: Quan sát hình vẽ bộ xương.

+ Mục tiêu: HS nhận biết và nói được tên một số xương của cơ thể.

+ Cách tiến hành:
- HS làm việc theo cặp: quan sát hình vẽ bộ xương ( SGK - 6 ), chỉ và nói tên một số xương, khớp xương. GV kiểm tra và giúp đỡ các nhóm.

- GV treo tranh vẽ bộ xương phóng to lên bảng, yêu cầu 2 HS lên bảng: 1 HS vừa chỉ vào tranh vẽ vừa nói tên xương, khớp xương, 1 HS gắn các phiếu rời ghi tên xương hoặc khớp xương tương ứng vào tranh vẽ.

- Tiếp đó GV cho HS thảo luận các CH:

. Theo em hình dạng và kích thước của các xương có giống nhau không ?

. Nêu vai trò của hộp sọ, lồng ngực, cột sống và của các khớp xương như: khớp bả vai, khớp khuỷu tay, khớp đầu gối, ...

- GVKL: Bộ xương của cơ thể gồm có rất nhiều xương, khoảng 200 chiếc với kích thước lớn nhỏ khác nhau, làm thành một khung nâng đỡ và bảo vệ các cơ quan quan trọng như bộ não, tim, phổi, ... Nhờ có xương, cơ phối hợp dưới sự điều khiển của hệ thần kinh mà chúng ta cử động được.
* HĐ 2: Thảo luận về cách giữ gìn và bảo vệ bộ xương.

+ Mục tiêu: HS hiểu: cần đi, đứng, ngồi đúng tư thế và không mang, xách vật nặng để cột sống không bị cong vẹo.

+ Cách tiến hành:

- HS làm việc theo cặp. GV cho HS quan sát hình 2, 3 ( SGK - 7 ), đọc và trả lời CH dưới mỗi hình với bạn. GV giúp đỡ và KT.

- GV cùng HS thảo luận các CH sau:

. Tại sao hằng ngày chúng ta phải ngồi, đi, đứng đúng tư thế ?

. Tại sao các em không nên mang, vác, xách các vật nặng ?

. Chúng ta cần làm gì để xương phát triển tốt ?

- GVKL: Chúng ta đang ở tuổi lớn, xương còn mềm, nếu ngồi học không ngay ngắn, bàn ghế không phù hợp; nếu phải mang, vác, xách vật nặng sẽ dẫn đến cong vẹo cột sống.

Muốn xương phát triển tốt chúng ta cần có thói quen ngồi học ngay ngắn, không mang vác nặng, đi học đeo cặp trên hai vai ...  

3. Củng cố, dặn dò:

- HS nêu tên một số xương và khớp xương. GV nêu CH: Bạn nên làm gì để cột sống không bị cong vẹo ?

- GV nhận xét tiết học. Nhắc HS giữ gìn cơ thể để xương phát triển tốt.


                                                                          Ngày soạn: 08 / 9 / 2017
                                                                                      Ngày dạy: Thứ sáu ngày  15 / 9 / 2017.

            Buổi sáng:

                                    Tiết 1:                   tập làm văn  
                                          Chào hỏi. Tự giới thiệu 
I. Mục đích yêu cầu:

- HS dựa vào gợi ý và tranh vẽ, thực hiện đúng nghi thức chào hỏi và tự giới thiệu về bản thân. Viết được một bản tự thuật ngắn.
- Rèn KN chào hỏi và tự giới thiệu; KN viết bản tự thuật ngắn.
- Các KNS được GD trong bài: KN tự nhận thức về bản thân; KN giao tiếp ( cởi mở, tự tin trong giao tiếp, biết lắng nghe ý kiến người khác ); KN tìm kiếm và xử lí thông tin.

- HS có thói quen chào hỏi có văn hoá.

II. chuẩn bị:    

- Tranh minh hoạ BT 2 trong SGK. 

- Các PP/ KT dạy học: PP trải nghiệm; Làm việc nhóm - chia sẻ thông tin; Đóng vai.

- Vở BT Tiếng Việt 2 - tập 1.

III. các hoạt động dạy học:      

1. Kiểm tra bài cũ: 
- 2 HS đọc lại bài làm của BT 3 tiết TLV ( tuần 1 ). 
2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài: - GV giới thiệu MĐ, yêu cầu của tiết học.
b. Các hoạt động:          

* HĐ 1: Thực hành chào hỏi, tự giới thiệu.
+ Bài 1: - HS đọc yêu cầu của bài.
- GV gọi 2 HS làm mẫu thực hiện lần lượt từng yêu cầu.

- Từng HS tiếp nối nhau nói lời của em theo các yêu cầu trên.

- Cả lớp lắng nghe, nhận xét. GV cho HS thảo luận: chào ( kèm với lời nói, giọng nói, vẻ mặt ) như thế nào mới là người lịch sự, có văn hoá ? GV phân tích một số VD:

. Chào mẹ để đi học ( em lễ phép , vui vẻ ): Con chào mẹ, con đi học ¹!, ...

. Đến trường, gặp cô, ( em lễ độ ) nói: Em chào cô ¹!

. Gặp bạn ở trường, em vui vẻ ( hồ hởi ): Chào bạn ! Chào cậu ! Chào Nam.

+ Bài 2: - GV nêu yêu cầu của bài + HDHS làm mệng.
- HS quan sát tranh trong SGK, đọc thầm lời của từng nhân vật trong tranh + TLCH:

. Tranh vẽ những ai ? ( Bóng Nhựa, Bút Thép và Mít ).

. Bóng Nhựa, Bút Thép chào Mít và tự giới thiệu như thế nào ?

. Mít chào Bóng Nhựa, Bút Thép và tự giới thiệu như thế nào ?

- HS nêu nhận xét về cách chào hỏi và tự giới thiệu của 3 nhân vật trong tranh.

- GV chốt lại: Ba bạn HS chào hỏi, tự giới thiệu để làm quen với nhau rất lịch sự, đàng hoàng, bắt tay thân mật như người lớn. Các em hãy học theo cách chào hỏi, tự giới thiệu của các bạn. 

* HĐ 2: Thực hành viết bản tự thuật.
+ Bài 3: - HS đọc yêu cầu của bài.

- 1 HS làm mẫu: đọc bản tự thật theo mẫu để giới thiệu về bản thân.

- HS viết tự thuật vào vở, GV theo dõi, uốn nắn.

- GV gọi một số HS đọc bài tự thuật - GV nhận xét, đánh giá.
3. Củng cố, dặn dò:

- GV nhận xét tiết học. 
- Yêu cầu HS chú ý thực hành những điều đã học: tập kể về mình cho người thân nghe, tập chào hỏi có văn hoá. 

                                      Tiết 2:                       Toán        
                                            T.10: luyện tập chung
I. Mục đích yêu cầu:

- Củng cố cho HS về: Phân tích số có 2 chữ số thành tổng của số chục và số đơn vị; Về phép cộng, phép trừ ( tên gọi các thành phần và KQ của từng phép tính, t/ hiện phép tính ); Về giải toán có lời văn và quan hệ giữa dm và cm.

- HS biết viết số có 2 chữ số thành tổng của số chục và số đơn vị; Biết tên gọi các thành phần và KQ của phép cộng, phép trừ; Biết làm tính cộng, trừ không nhớ các số có hai chữ số trong phạm vi 100; Biết giải bài toán bằng một phép trừ.

- HS tích cực, chủ động học tập.

II. Chuẩn bị: 

- GV: Bảng phụ kẻ sẵn ND bài tập 2 ( SGK - T. 11 ).

- HS: Bảng con.

III. Các hoạt động dạy học:

1. Kiểm tra bài cũ: -  Kết hợp KT xen kẽ khi ôn tập.
2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài:

b. Các hoạt động:

* HĐ 1: Ôn tập, củng cố về phân tích số có 2 c/ số thành tổng của số chục và số đơn vị.   
+ Bài 1: - HS nêu yêu cầu của bài.
- 1 HS  nêu cách làm bài ( theo mẫu ).

- HS tự làm bài rồi chữa bài. ( nêu cách đọc KQ phân tích số ).

- GV củng cố cho HS về cách phân tích số có 2 chữ số thành tổng của số chục và số ® vị.

* HĐ 2: Ôn tập, củng cố về phép cộng, phép trừ; cách tính tổng, hiệu và giải toán có lời văn.

+ Bài 2: - GV gắn bảng phụ kẻ sẵn ND bài tập lên bảng.
- HS nêu yêu cầu của bài.

- 1 HS nêu cách tính tổng, hiệu.

- HS tự làm bài. Một số HS nêu miệng KQ.

- GV kết hợp điền KQ đúng vào ô trống trong bảng. 

- Củng cố cho HS cách tính tổng, hiệu.

+ Bài 3: - HS tự làm, một số HS lên bảng làm ( HS làm 3 phép tính đầu ).

- HS nhận xét, chữa bài. 
- HS nêu tên gọi các thành phần và KQ của từng phép tính.
- Cả lớp và GV nhận xét, chốt lại KQ đúng.
- Củng cố cho HS cách thực hiện phép cộng, phép trừ, tên gọi các thành phần và KQ của phép tính.

+ Bài 4: - HS đọc, nêu tóm tắt bài toán.  1 HS  nêu cách giải. 
- HS tự giải bài toán vào vở. 1 HS lên bảng trình bày.
- Củng cố cho HS cách trình bày giải toán có lời văn.
3. Củng cố, dặn dò:

- GV nhận xét tiết học, tuyên d​ương những HS tích cực học tập.

- Dặn HS ôn cách đọc, viết các số có 2 chữ số; Ôn phép cộng, phép trừ ( cách đặt tính và tính ); Cách trình bày và giải bài toán bằng một phép tính; Quan hệ giữa dm và cm.

                                     Tiết 3:                     Sinh hoạt
                                                     Sinh hoạt sao
I. Mục đích yêu cầu
- HS biết tên gọi của tổ chức Sao và hình thức sinh hoạt sao. 

- Rèn cho HS nề nếp sinh hoạt tập thể.

- HS có ý thức tự giác, tích cực trong SH tập thể.

II. Nội dung sinh hoạt:
1. GV giới thiệu cho HS biết về tổ chức của Sao Nhi đồng và hình thức sinh hoạt sao.

2. GV chia lớp thành các sao theo tổ học tập và hướng cho HS chọn tên sao thích hợp:

+ Sao Chăm chỉ.                                   + Sao Vui vẻ.
+ Sao Siêng năng.                                 + Sao Vâng lời.

+ Sao Đoàn kết.                                    + Sao Dũng cảm.
3. Các sao tự bầu ra sao trưởng, tự đưa ra nội quy hoạt động của sao mình.
4. GV đư​a ra một số quy định chung cho các sao thực hiện:

+ Nghiêm túc thực hiện các nề nếp theo quy định của lớp, sao.

+ Tích cực tham gia sinh hoạt sao; tham gia các HĐTT do Nhà trường, Đội tổ chức.

+ Tham gia xây dựng quỹ Đội.

+ Đoàn kết, mạnh dạn trong kiểm điểm, phê bình.

5. Phát động phong trào Đôi bạn giúp nhau học tập. Thi đua học tập tốt giữa các sao.

6. Sinh hoạt văn nghệ. 

- Sao trưởng điều hành cho các sao thi biểu diễn văn nghệ.

- Lần lượt các sao lên biểu diễn các tiết mục văn nghệ tự chọn.

- Cả lớp và GV nhận xét, bình chọn các tiết mục hay, đặc sắc nhất.

 
                                          GIÁO DỤC AN TOÀN GIAO THÔNG
                                          Bài 2: TÌM HIỂU ĐƯỜNG PHỐ

i. Mục ĐÍCH YÊU CẦU

- HS kể tên và mô tả một số đ​ường phố mà các em biết ( rộng, hẹp, biển báo, vỉa hè, ... HS biết đư​​ợc sự khác nhau của đư​ờng phố, ngõ ( hẻm ), ngã ba, ngã t​ư, …
- Nhớ tên và nêu đ​ược đặc điểm đư​ờng phố. HS nhận biết đư​ợc các đặc điểm cơ bản về 
đ​ường an toàn và không an toàn của đ​ường phố.
- HS thực hiện đúng quy định trên đư​ờng phố.
II. Chuẩn bị : 

- GV: 4 tranh nhỏ cho các nhóm thảo luận.
- HS : Quan sát con đường em đi học.
III. các hoạt động dạy học:

* HĐ 1: Kiểm tra và giới thiệu bài mới

+ Mục tiêu: HS nhớ lại tên đư​​ờng phố mà em biết ở và nói về các hành vi an toàn của ng​​ười đi bộ.
+ Cách tiến hành:
- GV hỏi 2 HS: Khi đi bộ trên phố, em thư​ờng đi như thế nào để đ​ược an toàn ?

-> GTB.

* HĐ 2: Tìm hiểu đặc điểm đ​​ường phố mà em biết .

+ Mục tiêu:  - Mô tả đ​​ược đặc điểm chính của đ​ường phố em biết.

          - Kể tên và mô tả một số đư​ờng mà em biết.

+ Cách tiến hành:
- GV chia lớp thành các nhóm thảo luận theo phiếu.

- Phát cho mỗi nhóm một phiếu các câu hỏi để gợi ý thảo luận ( SGV -  T.16 ).

-> Kết luận: Các em cần nhớ tên đ​ường. Khi đi trên đ​​ường phải cẩn thận: đi trên vỉa hè
 ( nếu đi bộ ), quan sát khi đi trên đư​​ờng.

* HĐ 3: Tìm hiểu đư​​ờng phố an toàn và ch​ưa an toàn

+ Mục tiêu: HS phân biệt đ​​ược những đặc điểm an toàn hay chư​​a an toàn trên đ​​ường phố.

+ Cách tiến hành:
- GV chia nhóm ( mỗi nhóm từ 4 - 5 em ) giao cho mỗi nhóm 1 bức tranh, yêu cầu HS thảo luận tranh thể hiện những hành vi, đ​​ường phố nào an toàn và chư​a an toàn.

- Các nhóm thảo luận, nhận biết các đặc điểm về đ​​ường phố trong bức tranh và thảo luận đư​​ờng phố trong bức tranh có an toàn hay không ? 

- Đại diện các nhóm lên gắn tranh lên bảng, trình bày ý kiến của nhóm mình.

- Các nhóm khác bổ sung ý kiến.

+ Kết luận: Đ​​ường phố là nơi đi lại của mọi ngư​ời.

Có đư​​ờng phố an toàn và đư​​ờng phố chư​a an toàn ( dễ xảy ra tai nạn giao thông ). Vì vậy khi đi học, đi chơi các em nên nói bố mẹ đ​​ưa đi và nên đi trên những con đ​​ường an toàn. Nếu đi bộ phải đi trên vỉa hè.

* HĐ 4:  Củng cố, dặn dò.
- GV nhận xét tiết học. Tuyên dương HS có ý thức thực hiện đúng luật ATGT.

- Nhắc HS: thực hiện luật ATGT khi đi trên đường.


................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
- HS thấy được các ưu nhược điểm, khuyết điểm của bản thân, bạn, lớp về các  HĐGD trong tuần. Nắm được các HĐ của tuần tới, HS biết cách tổ chức buổi sinh hoạt văn nghệ.

- HS có kĩ năng điều hành, diễn đạt, trao đổi ý kiến, kĩ năng tự nhận xét, ứng xử, giải quyết các tình huống trong tiết học.

- HS có ý thức, phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, học tập tốt; quan tâm đến bạn bè, tự tin, yêu trường lớp.

II. chuẩn bị

- CT, PCT, trưởng các ban chuẩn bị ND nhận xét, đánh giá.

- HS chuẩn bị các tiết mục văn nghệ.

III. Tiến trình: 

1. Trưởng Ban ngoại giao giới thiệu và điều hành.

2. Ban văn nghệ điều hành, mời Chủ tịch Hội đồng tự quản lên điều hành.

3. Chủ tịch Hội đồng tự quản điều hành.

a) Chủ tịch Hội đồng thông qua NDCT buổi sinh hoạt.

+ Lần lượt các ban nhận xét về các HĐ trong tuần và đề ra phương hướng cho tuần sau.

+ Hai phó chủ tịch hội đồng tự quản nhận xét.

+ Chủ tịch hội đồng tự quản nhận xét chung.

+ GV nhận xét, kết luận đề ra phương hướng cho tuần sau.

b) Chủ tịch lần lượt mời các ban lên nhận xét.

+ Các thành viên trong tổ bổ sung.

+ Chủ tịch mời các bạn mắc khuyết điểm, nêu hướng sửa chữa.

- Hai phó chủ tịch nêu nhận xét về các hoạt động do mình phụ trách.

- Chủ tịch nhận xét.

- Lớp bình bầu cá nhân, nhóm, ban xuất sắc.

c) Chủ tịch mời GVCN nhận xét đánh giá chung và nêu phương hướng tuần tới.

4. GVCN nhận xét, đánh giá về ưu, nhược điểm của lớp trong tuần.

* Ưu điểm: ……………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………...
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

* Hạn chế:.…………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………….............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................………………………………………………………………………………………………………………
5. Phương hướng tuần tới.

- Tiếp tục thực hiện tốt chủ điểm của tháng 9.
- Tiếp tục củng cố và duy trì các nề nếp theo quy định, khắc phục những hạn chế tồn tại.

- Duy trì tốt nề nếp tự quản; nề nếp học tập trên lớp. 

- Thực hiện tốt phong trào TĐ học tập giữa các tổ, phong trào rèn viết chữ đẹp, giữ vở sạch; 

- Thực hiện tốt nhiệm vụ lao động được phân công.

+ Các nhóm thảo luận và đề xuất công việc thực hiện trong tuần tiếp theo.

+ Chủ tịch cùng phó chủ tịch cùng GV hội ý thống nhất các đề xuất trên.

+ Chủ tịch giao nhiệm vụ cho các ban.

7. Sinh hoạt văn nghệ.
- Trưởng ban văn nghệ lên điều hành cho các tổ tham gia sinh hoạt văn nghệ.
                                                                          Ngày soạn: 25 /  8 / 2015.

                                                                          Ngày dạy: Thứ ba ngày  01 / 9 / / 2015.

         Buổi sáng:
                            Tiết 1:              chính tả ( tập chép ).  
                                                       phần thưởng
I. Mục đích yêu cầu:

- HS chép đoạn tóm tắt ND bài Phần thưởng ( SGK - 15  ); Củng cố cách viết một số tiếng có âm đầu s / x. Học thuộc lòng toàn bộ bảng chữ cái.

- HS chép chính xác, trình bày đúng đoạn tóm tắt ND bài Phần thưởng ( SGK ). Hiểu và làm đúng các BT theo yêu cầu: Bài 2 ( a ), bài 3, 4.

- HS có ý thức giữ gìn vở sạch, viết chữ đẹp.

II. chuẩn bị:    

- Bảng lớp viết sẵn đoạn văn cần tập chép; Bảng phụ chép sẵn ND bài tập 3.

- Vở BT Tiếng Việt - tập 1; Bảng con.

III. các hoạt động dạy học:      

1. Kiểm tra bài cũ: 

- 2 HS lên bảng viết, dưới lớp viết ở bảng con: 

           nàng tiên – làng xóm; làm lại – nhẫn nại; lo lắng - ăn no.

- 2, 3 HS lên bảng đọc TL rồi viết lại các chữ cái  theo thứ tự đã học ở các tiết trước.
2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài: - GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết học.
b. Các hoạt động:          

* HĐ 1: HD tập chép.
- GV đọc 1 lần đoạn văn chép trên bảng .

- Gọi 2 - 3 HS nhìn bảng đọc lại đọc lại - Cả lớp đọc thầm theo.

- HS nêu nhận xét về: Số câu trong đoạn chép ? Các dấu câu ? Những chữ được viết hoa trong bài ? Cách viết chữ đầu đoạn ? 
- HS luyện viết ở bảng con: nghị, người, năm, lớp, luôn luôn, .... GV quan sát, sửa sai.

- HS chép bài vào vở. GV theo dõi, uốn nắn.

- HS tự chữa lỗi, gạch chân từ viết sai, viết lại từ đúng ra lề vở hoặc cuối bài tập chép.

- GV chấm 1/ 3 số bài, nhận xét từng bài về các mặt: ND, chữ viết, cách trình bày.
* HĐ 2: HD làm BT chính tả.

+ BT 2: Điền vào chỗ trống s hay x ?
- HS nêu yêu cầu của BT. GV kết hợp viết sẵn ND BT lên bảng.

- Cả lớp tự điền vào trong vở BT Tiếng Việt; 1 HS lên bảng điền.

- Cả lớp và GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng.
- Củng cố cách viết các tiếng có âm đầu s / x.

+ BT 3: Viết vào vở những chữ cái còn thiếu trong bảng ... 
- GV gắn bảng phụ kẻ sẵn ND BT lên bảng, HS đọc yêu cầu của bài.

- GV nhấn mạnh yêu cầu: Hãy đọc tên các chữ cái ở cột 3 rồi điền vào chỗ trống ở cột 2 những chữ cái tương ứng.

- HS tự làm bài trong vở BT Tiếng Việt. GV gọi 1 HS lên bảng viết.

- GV chữa bài. Cả lớp sửa bài theo thứ tự đúng.
- GV che các chữ cái đã viết ở cột 2, gọi 2 HS  lên bảng viết lại.

- HS nhìn cột 3 đọc lại tên 10 chữ cái. GV che tên chữ cái viết ở cột 3. HS nhìn chữ cái ở cột 2 nói lại tên 10 chữ cái.

+ BT 4: - GV cất bảng phụ, từng HS thi đọc TL tên 10 chữ cái vừa viết.

3. Củng cố, dặn dò:

- GV nhận xét tiết học.

- Nhắc HS tiếp tục HTL tên 10 chữ cái đã học.


                          Tiết 2:                   kể chuyện  

                                                        phần thưởng.
I. Mục đích yêu cầu:
- HS dựa theo tranh và gợi ý dưới mỗi tranh kể lại được từng đoạn và toàn bộ nội dung câu chuyện.

- Biết KC tự nhiên, phối hợp lời kể với điệu bộ, nét mặt; biết thay đổi giọng kể cho phù hợp với ND. Có khả năng tập trung theo dõi bạn kể; biết nhận xét, đánh giá lời kể của bạn; kể tiếp được lời kể của bạn.
- GDHS biết quan tâm, giúp đỡ bạn bè. 

II. chuẩn bị:  - Tranh minh hoạ ND truyện ( SGK ).
III. các hoạt động dạy học:      

1. Kiểm tra bài cũ: Không KT.

- 3 HS tiếp nối nhau kể lại hoàn chỉnh câu chuyện Có công mài sắt, có ngày nên kim.

- 1 HS nhắc lại lời khuyên từ câu chuyện.

2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài:  - GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết KC.
b. Các hoạt động:          

* HĐ 1: Kể từng đoạn câu chuyện theo tranh.
- GV lần lượt nêu các yêu cầu ( SGK ).

- HS quan sát từng tranh trong SGK, đọc thầm lời gợi ý dưới mỗi đoạn.

- HS tiếp nối nhau kể từng đoạn của câu chuyện trong nhóm ( hết lượt lại quay lại sao cho mỗi HS  đều được kể lại ND của tất cả các đoạn ).

- GV tổ chức cho HS thi kể trước lớp. Sau mỗi lần 1 HS kể, Cả lớp và GV nhận xét về:

+ Nội dung: Kể đã đủ ý chưa ? Có đúng trình tự không ?

+ Cách diễn đạt: Câu ? Dùng từ ? Lời kể ?

+ Cách thể hiện: Kể tự nhiên, phối hợp lời kể với điệu bộ, nét mặt; giọng kể phù hợp với ND.  

* HĐ 2: Kể toàn bộ câu chuyện.
- GV nêu yêu cầu 4 ( SGK ).

- 2, 3 HS lần lượt kể lại toàn bộ ND câu chuyện.

- Sau mỗi lần kể, GV và HS nhận xét về: nội dung ( ý, trình tự ); cách diễn đạt ( từ, câu, sáng tạo ); cách thể hiện ( kể tự nhiên với điệu bộ, nét mặt, giọng kể ). 
3. Củng cố, dặn dò:

- GV nhấn mạnh cho HS: kể chuyện khác đọc truyện. Khi đọc, phải đọc chính xác, không thêm bớt TN. Khi kể, không nhìn sách mà kể theo trí nhớ, không nhất thiết phải kể y như sách mà chỉ cần nhớ ND chính của câu chuyện; có thể thêm, bớt TN.

- GV nhận xét tiết học, khen những HS kể tốt, nhớ được ND câu chuyện. Khuyến khích HSVN kể lại câu chuyện cho người thân nghe.

                             Tiết 3:                      Toán
                                     T.7: số bị trừ –  số trừ – hiệu
I. Mục đích yêu cầu:

- HS bước đầu biết tên gọi thành phần và KQ của phép trừ;  Củng cố về phép trừ các số có hai chữ số không nhớ trong phạm vi 100 và giải bài toán bằng một phép trừ.

- HS biết số bị trừ, số trừ, hiệu; Biết thực hiện phép trừ các số có hai chữ số không nhớ trong phạm vi 100 và giải bài toán bằng một phép trừ.

- HS tích cực, chủ động học tập.

II. chuẩn bị: 

- Bảng phụ kẻ sẵn ND bài 1, Phấn màu.

- HS: Bảng con.

III. Các hoạt động dạy học:

1. Kiểm tra bài cũ:

- 2 HS lên bảng viết, dưới lớp viết ở bảng con:         1 dm = .... cm   ;  10 cm = .... dm

                                                                                  2 dm = .... cm  ;   50 cm = .... dm.

- Củng cố cho HS về quan hệ giữa dm và cm.

2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài:

b. Các hoạt động:

* HĐ 1: Giới thiệu Số bị trừ, số trừ, hiệu.
+ GV ghi bảng phép trừ:  59 - 35 =

- HS đặt tính rồi tính KQ ở bảng con, 1 HS nêu miệng KQ.

- GV ghi bảng KQ:  59 - 35 = 24. 1 HS đọc phép tính.
- GV chỉ vào từng số trong phép trừ và giới thiệu cho HS tên gọi các thành phần và KQ của phép trừ + Kết hợp ghi bảng: Số bị trừ - Số trừ - Hiệu rồi đánh mũi tên ( Như SGK ).

- GV chỉ vào từng số trong phép trừ rồi gọi HS nêu tên gọi của từng số đó.

- GV viết phép trừ theo cột dọc, gọi 1 HS nêu: Số bị trừ - Số trừ - Hiệu.

- GV kết hợp ghi bảng và đánh mũi tên ( như SGK ).

- 2, 3 HS nhắc lại tên gọi các thành phần và KQ của phép trừ.

+ GV ghi bảng tiếp phép trừ:  68 - 35 = ?

- HS đặt tính rồi tính KQ ở bảng con, 1 HS nêu miệng KQ - GV ghi bảng.

- GV chỉ vào từng số trong phép trừ rồi gọi HS nêu tên gọi của từng số đó.

- GV viết phép trừ theo cột dọc, gọi 1 HS nêu: Số bị trừ - Số trừ - Hiệu.

+ GV khắc sâu KT về tên gọi các thành phần và KQ của phép trừ. 
* HĐ 2: Thực hành.

 GV tổ chức, HDHS làm các BT  1, 2, 3 ( SGK - 9 ) rồi chữa bài.
+ Bài 1: - HS nêu yêu cầu của bài.
- GV gắn bảng phụ kẻ sẵn ND bài tập lên bảng.  

- 1 HS  làm mẫu: nêu số thích hợp cần điền vào ô trống ở cột 1, giải thích cách làm ( Muốn tìm hiệu phải lấy SBT trừ đi số trừ  - trừ nhẩm theo cột dọc ).

- HS tự làm bài, nêu miệng KQ. 
- Cả lớp và GV nhận xét + chốt lại KQ đúng.

- Củng cố cho HS cách tính hiệu.

+ Bài 2: - HS nêu yêu cầu của bài.
- 1 HS  làm mẫu + giải thích cách làm.
- HS tự làm bài, 3 HS làm trên bảng lớp.

- HS nhận xét, chữa bài. ( GV hỏi HS về tên gọi thành phần và KQ của từng phép trừ ).

- Củng cố về cách đặt tính, cách thực hiện phép trừ không nhớ các số có 2 chữ số trong phạm vi 100.

+ Bài 3: - HS đọc, nêu tóm tắt bài toán.

- 1 HS  nêu cách làm.
- HS tự ghi tóm tắt rồi trình bày lời giải bài toán vào vở. 

- 1 HS làm bài trên bảng lớp.

- GV và HS nhân xét, chốt lời giải đúng.

- Củng cố cách trình bày và giải bài toán bằng một phép trừ

3. Củng cố, dặn dò:

- GV nhận xét tiết học, tuyên dương những HS tích cực học tập.

- Dặn HS ghi nhớ tên gọi các thành phần và KQ của phép trừ.

               Buổi chiều:
                           Tiết 1:                      Toán ( * )
                                        Ôn: số bị trừ - số trừ - hiệu.

I. Mục đích yêu cầu:

- Củng cố, khắc sâu KT cho HS về tên gọi các thành phần và kết quả của phép trừ, cách thực hiện phép trừ và giải bài toán bằng một phép tính trừ.

- Rèn kĩ năng thực hành làm tính trừ và giải bài toán bằng một phép tính trừ.

- HS tích cực, chủ động học tập.

II. chuẩn bị: 

- ND một số bài tập liên quan.

III. Các hoạt động dạy học:
* HĐ 1: Ôn tập về tên gọi các thành phần và kết quả của phép trừ.

- GV ghi bảng 2 phép tính:

           25   -   13  =  ?                   và             48   -   25    =    ?

- 2 HS lên bảng thực hiện, dưới lớp làm ở bảng con.

- HS nhận xét, chữa bài.

- HS nêu tên gọi các thành phần và kết quả của từng phép tính, nhắc lại cách đặt tính và thực hiện phép tính. 

- GV củng cố cho HS về tên gọi các thành phần và kết quả của phép trừ; cách đặt tính và thực hiện phép trừ.

* HĐ 2: Thực hành.

+ Bài 1: Đặt tính rồi tính hiệu, biết: 
a)    Số bị trừ là 48, số trừ là 35.

b)    Số bị trừ là 56, số trừ là 24.
c)    Số bị trừ là 76, số trừ là 52.
d)    Số bị trừ là 38, số trừ là 10.
- HS nêu yêu cầu của bài.

- 1 HS nêu cách đặt tính và thực hiện phép tính trừ.

- HS tự làm bài, một số HS lên bảng làm. 

- HS nhận xét chữa bài.

- GV củng cố cho HS về tên gọi các thành phần và kết quả của phép trừ; cách đặt tính và thực hiện phép tính trừ.

+ Bài 2: Đặt tính rồi tính. 
a)   48  -  24                     57 - 35                     69 -  45
b)   86  -  32                    74  -  21                    96 -  50

- Các bước tiến hành tương tự bài 1.

- HS tự làm bài, một số HS lên bảng làm. 

- HS nhận xét chữa bài.

- HS nêu tên gọi các thành phần và kết quả của phép trừ; cách đặt tính và thực hiện phép tính trừ.

- Củng cố KN đặt tính và thực hiện phép tính trừ.

+ Bài 3: Lớp 2A và lớp 2B trồng được 48 cây. Lớp 2A trồng được 25 cây. Hỏi lớp 2B trồng được bao nhiêu cây ? 
- HS đọc, nêu tóm tắt bài toán, nêu cách giải.

- HS tự ghi tóm tắt và trình bày lời giải vào vở, 1 HS lên bảng làm.

- Củng cố cho HS về cách trình bày và giải bài toán bằng một phép tính trừ.

* HĐ 2: Củng cố, dặn dò.
- GV nhận xét tiết học, khen những HS tích cực học tập.

- Dặn HS ghi nhớ tên gọi các thành phần và kết quả của phép trừ; cách đặt tính và thực hiện phép tính trừ; Cách trình bày và giải toán có lời văn bằng một phép tính trừ.

                              Tiết 2:                   luyện viết  
                                                                  Bài 2
I. Mục đích yêu cầu:

- HS viết đúng chữ hoa ¢, ¢. Biết viết chữ và câu ứng dụng trong bài theo cỡ vừa và nhỏ.

- Rèn KN viết chữ hoa Ă, Â.

- HS có ý thức rèn viết chữ đẹp.

II. chuẩn bị:  

- Vở luyện viết chữ đẹp - Lớp 2 ( Quyển 1 )  

III. các hoạt động dạy học:      

* HĐ 1: HD viết chữ hoa: ¡, ¢.
- GV cho HS quan sát chữ mẫu.

- HS nêu lại cấu tạo chữ hoa ¢, ¢, cách viết. 

- HS nêu điểm giống và khác của chữ ¡ và chữ ¢ so với chữ A ?

- GV viết các chữ ¡, ¢ lên bảng + kết hợp nhắc lại cách viết để HS theo dõi.

- HS luyện viết chữ ¡, ¢ trên bảng con ( 2, 3 lượt ). GV nhận xét, uốn nắn và có thể nhắc lại quy trình viết để HS viết đúng.
* HĐ 2: HD viết câu ứng dụng.
- HS đọc câu ứng dụng: Ăn chắc mặc bền. Ân sâu nghĩa nặng. GV giúp HS hiểu nghĩa câu ứng dụng. 

- GVHDHS quan sát và nhận xét về: + Độ cao của các chữ cái.

                                                           + Cách đặt dấu thanh ở các chữ.

                                                           + Khoảng cách giữa các chữ ( tiếng ).

+ Lưu ý HS: điểm cuối của chữ ¡ nối liền với điểm bắt đầu của chữ n. Chữ Ân tương tự.
* HĐ 3: HS viết vào vở Luyện viết.

- GV nêu yêu cầu của bài viết.

- HS luyện viết bài vào vở theo yêu cầu.

- GV quan sát HS viết bài, uốn nắn giúp HS viết đúng và hoàn thành bài.

* HĐ 4: Chấm, chữa bài.

- GV thu 1/ 3 số bài chấm nhận xét.
- Nêu nhận xét để cả lớp rút KN.

* HĐ 5: Củng cố, dặn dò.

- GV nhận xét tiết học. Khen những HS viết đẹp.
- Nhắc HS VN luyện viết chữ hoa A, ¡, ¢.

                           Tiết 4:                    thủ công
                                                  Gấp tên lửa ( T. 2 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
I. Mục đích yêu cầu:
- HS biết cách gấp tên lửa.

- HS gấp được tên lửa, các nếp gấp tương đối phẳng, thẳng.

- HS hứng thú và yêu thích gấp hình.

II. chuẩn bị:

- GV: Mẫu tên lửa gấp sẵn.

- HS: Giấy thủ công ( hoặc giấy màu ).

III. Các hoạt động dạy học:

1. Kiểm tra bài cũ:  KT sự CB của HS.
2. Bài mới: 

a. Giới thiệu bài:

b. Các hoạt động: 

* HĐ 1: HS thực hành gấp tên lửa.

- HS nhắc lại các thao tác gấp tên lửa đã học ở tiết 1.

+ B​ước 1: Gấp tạo mũi và thân tên lửa.

+ B​ước 2: Tạo tên lửa và sử dụng.

- 2 HS lên thực hiện các thao tác gấp tên lửa.

- GV tổ chức cho HS thực hành gấp tên lửa.

- Đối với những HS khéo tay, yêu cầu: Gấp được tên lửa, các nếp gấp phẳng, thẳng; tên lửa sử dụng được.

- GV gợi  ý cho HS trang trí sản phẩm để tạo ra những SP đẹp.

* HĐ 2: Đánh giá SP của HS.

- GV chọn những SP đẹp để tuyên dương nhằm động viên, khích lệ các em.

- Cuối giờ, GV cho HS thi phóng tên lửa. Nhắc HS giữ trật tự, vệ sinh, an toàn khi phóng tên lửa.
 3. Củng cố, dặn dò:
- GV nhận xét tiết học, nhận xét tinh thần, thái độ, KQ học tập của HS.

- Nhắc HS CB tiết sau học bài Gấp máy bay phản lực.

         Buổi chiều:
                         Tiết 1:                  tiếng việt ( * )  

                                          ôn: Chào hỏi. Tự giới thiệu. 
I. Mục đích yêu cầu:

- HS biết thực hiện đúng nghi thức chào hỏi và tự giới thiệu về bản thân. Viết được một bản tự thuật ngắn.

- Rèn KN chào hỏi và tự giới thiệu; KN viết bản tự thuật ngắn.

- HS có thói quen chào hỏi có văn hoá.

II. chuẩn bị:    

- Vở BT Tiếng Việt 2 - tập 1.

III. các hoạt động dạy học:      

* HĐ 1: Thực hành chào hỏi, tự giới thiệu.
- GV ghi bảng yêu cầu: Nói lời của em trong các trường hợp sau:

+ Chào bố, mẹ để đi học.
+ Chào ông , bà khi đi học về.
+ Chào thầy, cô khi đến trường.

+ Chào bạn khi gặp nhau ở trường.
- GV gọi 2 HS khá, giỏi làm mẫu thực hiện lần lượt từng yêu cầu.
- Từng HS tiếp nối nhau nói lời của em theo các yêu cầu trên.

- Cả lớp lắng nghe, nhận xét. GV cho HS thảo luận: chào ( kèm với lời nói, giọng nói, vẻ mặt ) như thế nào mới là người lịch sự, có văn hoá ? 
- Tiếp theo GV gọi 2 HS khá, giỏi thực hành làm mẫu tự giới thiệu về mình. 
- HS tiếp nối nhau tự giới thiệu về bản thân.

* HĐ 2: Thực hành viết bản tự thuật.
- GV tổ chức HDHS làm BT 3 ( Vở BT Tiếng Việt 2 - tập 1 ).

- HS TB đọc yêu cầu của bài.
- HS khá, giỏi làm mẫu: đọc bản tự thuật theo mẫu để giới thiệu về bản thân.
- HS viết tự thuật vào vở, GV theo dõi, uốn nắn.
- GV gọi một số HS đọc bài tự thuật. - GV nhận xét, cho điểm.
* HĐ 3: Củng cố, dặn dò.
- GV nhận xét tiết học. 
- Yêu cầu HS chú ý thực hành những điều đã học: tập kể về mình cho người thân nghe, tập chào hỏi có văn hoá. 


                              Tiết 2:                      Toán ( * )
                                              ôn: phép cộng, phép trừ.

I. Mục đích yêu cầu:

- Củng cố cho HS về phép cộng, phép trừ ( tên gọi các thành phần và KQ của từng phép tính, cách thực hiện phép tính ). Về giải toán có lời văn bằng một phép tính cộng, trừ.

- Rèn KN thực hành giải toán về cộng, trừ nhanh, chính xác.

- HS tích cực, chủ động học tập.

II. chuẩn bị: 

- GV: Nội dung một số bài tập liên quan.
- HS: Bảng con.

III. Các hoạt động dạy học:

* HĐ 1: Ôn tập, củng cố về phép cộng, phép trừ.
- GV ghi bảng 2 phép tính:        25   +   13  =  ?           và         48   -   25    =    ?

- 2 HS lên bảng thực hiện, dưới lớp làm ở bảng con - HS nhận xét, chữa bài.

- HS khá, giỏi nêu tên gọi các thành phần và kết quả của từng phép tính, nhắc lại cách đặt tính và thực hiện phép tính. 
- GV củng cố cho HS về tên gọi các thành phần và kết quả của phép cộng, phép trừ;  cách đặt tính và thực hiện phép cộng, phép trừ.
* HĐ 2: Thực hành.
 GV tổ chức, HDHS làm các BT sau:
+ Bài 1: Đặt tính rồi tính: 
a)    42 + 24               67 - 35                    21 + 36                  89 - 57
b)   96  -  52              56 + 30                    73  -  21                 99 - 9
- HSTB nêu yêu cầu của bài.
- HS khá, giỏi nêu cách đặt tính và thực hiện phép tính cộng, trừ.

- HS tự làm bài, một số HS lên bảng làm. 

( HS yếu – làm cột 1, 2;  HSTB - làm cột 1, 2, 3 ; HS khá, giỏi làm cả bài ).
- HS nhận xét chữa bài.

- GV củng cố cho HS về tên gọi các thành phần và kết quả của phép cộng, phép trừ;  cách đặt tính và thực hiện phép cộng, phép trừ.

+ Bài 2: Mảnh vải hoa dài 42 dm, mảnh vải xanh dài 50 dm. Hỏi cả hai mảnh vải dài bao nhiêu dm ?
- HS TB đọc, nêu tóm tắt bài toán.
- HS khá, giỏi nêu cách giải.

- HS tự ghi tóm tắt và trình bày lời giải vào vở, 1 HS lên bảng làm.

- Củng cố cho HS về cách trình bày và giải bài toán bằng một phép tính cộng.
( HS yếu không yêu cầu ghi tóm tắt bài toán ).

+ Bài 3: Mẹ và chị hái được 65 quả cam. Mẹ hái được 34 quả cam. Hỏi chị hái được bao nhiêu quả cam ?
- Các bước tiến hành tương tự BT 2.
- Củng cố cho HS về cách trình bày và giải bài toán bằng một phép tính trừ.

+ Bài 4 ( HS khá, giỏi làm thêm ): Hằng gấp được 18 bông hoa, Hằng gấp được nhiều hơn Nga 3 bông hoa. Hỏi Nga gấp được bao nhiêu bông hoa ?
- HS đọc, nêu yêu cầu của bài toán. 
- GV giúp HS phân tích để hiểu rõ yêu cầu của bài, tìm cách giải.
- HS tự làm bài rồi chữa bài.

* HĐ 3: Củng cố, dặn dò.
- GV nhận xét tiết học, tuyên d​ương những HS tích cực học tập.

- Dặn HS ôn phép cộng, phép trừ ( cách đặt tính và tính ); Cách trình bày và giải bài toán bằng một phép tính cộng, trừ.
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